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Nồng độ LH3E MEM 1X +2%FBS DMEM 1X +2%FBS 
5 6,0 x 105 4 x 106 3,5 x 105 

0,5 2,0 x 106 2,0 x 106 6,5 x 105 
0,05 2,0 x 106 3,5 x 106 0,5 x 106 
0,005 1,0 x 105 0,5 x 107 1,5 x 106 

Nồng độ gây nhiễm thích hợp của chủng HM175 
trên tế bào MRC-5 ở môi trường MEM 1X 2%FBS là 
0,005 MOI.  

Môi trường MEM 1X 2%FBS cho hiệu giá virut cao 
hơn 2 môi trường LH3E, DMEM1X 2%FBS. 

* Nồng độ gây nhiễm: Việc xác định nồng độ gây 
nhiễm tối ưu của chủng HM175 trên tế bào MRC-5 là 
cần thiết khi thích ứng chủng trên tế bào. Các chủng 
khác nhau có nồng độ gây nhiễm tối ưu khác nhau 
trên tế bào, ngay cả khi cùng một chủng cũng có 
nồng độ gây nhiễm tối ưu khác nhau trên các dòng tế 
bào khác nhau. Kết quả bảng trên cho thấy: ở nồng 
độ gây nhiễm là 0,005 pfu/tế bào cho kết quả hiệu giá 
HAV là 0,5 x107pfu/ml cao hơn khi gây nhiễm với các 
nồng độ khác. Nồng độ gây nhiễm tối ưu của chủng 
HM175 trên tế bào MRC-5 ở môi trường MEM 1X 2%FBS 
là 0,005 MOI. 

 * Môi trường nuôi cấy thích hợp: Sau khi gây 
nhiễm virut HAV HM 175 trên tế bào MRC-5 chúng tôi 
dùng các loại môi trường khác nhau để nuôi tế bào 
như LH3E, MEM1X 2%FBS, DMEM1X 2%FBS. Kết 
quả bảng trên cho thấy môi trường MEM 1X 2%FBS 
cho hiệu giá cao hơn so với hai môi trường còn lại khi 
gây nhiễm cùng liều và nuôi cấy, chuẩn độ trong 
cùng một điều kiện.  

3. Kết quả cấy truyền thích ứng chủng HAV HM 
175 trên tế bào MRC-5  

Lần đầu tiên nghiên cứu gây nhiễm tế bào MRC-5 
với virut viêm gan A HM175 với mong muốn có được 
một chủng virút viêm gan A thích ứng trên nuôi tế bào 
MRC-5 đạt được hiệu giá tối đa cho việc sản xuất 
vaccine viêm gan A bất hoạt, chúng tôi đã tiến hành 
thích ứng chủng này trên tế bào MRC-5 sau 5 lần cấy 
truyền liên tục. 

Nồng độ GN 
Đời cấy truyền 

0,005 
Lần 1 Lần 2 

P1 0,5x107 1,0x107 
P2 1,0x107 2,0x107 
P3 0,5x106 2,0x106 

P4 0,5x106 0,5x106 
P5 ND (<104) 2x105 

Kết quả cho thấy là hiệu giá virut ở P1, P2 là 107 

PFU/ml, từ P3 hiệu giá giảm 1 log. Do đó chúng tôi 

tiến hành tạo chủng sản xuất trên MRC-5 tại P1 và 
sản xuất vaccine ở P2. 

 Để có thể thích ứng được một chủng virut trên tế 
bào thì điều kiện trước tiên là chủng virut đó phải có 
khả năng xâm nhập và nhân lên trên dòng tế bào được 
lựa chọn, đồng thời phối hợp với các đặc tính virut học 
của chủng mới có thể lựa chọn các phương pháp thích 
hợp cho việc thích ứng chủng. Hai phương pháp hay 
được sử dụng là phương pháp tạo dòng thuần chủng từ 
plaque (được áp dụng đối với các virut gây hủy hoại tế 
bào để tách dòng tạo nên các chủng virut có nguồn 
gốc đơn clone) và phương pháp cấy truyền liên tiếp lên 
dòng tế bào để thích nghi chủng virut. Trong nghiên 
cứu này chúng tôi sử dụng phương pháp cấy truyền 
liên tiếp lên dòng tế bào để thích ứng chủng HAV 
HM175 vì đây là chủng virut không gây hủy hoại tế bào 
[7] và hơn nữa là chủng này có thể xâm nhập và nhân 
lên trên dòng tế bào MRC-5 với hiệu gi  ̧lần cấy truyền 
đầu tiên là 0,5x107PFU/ml. 

Kết luận 
Kết quả bước đầu thích ứng chủng HM175 trên tế 

bào sợi phổi người lưỡng bội MRC-5 cho thấy: Chủng 
HAV HM175 được lựa chọn có khả năng xâm nhập và 
nhân lên trên tế bào MRC-5. Chủng nêu trên có khả 
năng phát triển tốt trên môi trường MEM 1X 2%FBS 
với nồng độ 0,005 MOI cho hiệu giá đạt 0,5 x 
107PFU/ml. Cấy truyền đời P1, P2 đạt hiệu giá 107 

PFU/ml, hiệu giá này giảm 1log ở các đời P3, P4 và 
giảm 2log ở đời P5.  
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PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG:  
KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 

 

PHẠM ANH VŨ, PHẠM NHƯ HIỆP - Bệnh viện TW Huế 

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Phẫu thuật cắt đại tràng qua nội soi được 

thực hiện từ gần 20 năm nay nhưng nhiều phẫu thuật viên 
còn băn khoăn về độ an toàn, tính khả thi và kết quả ung 
thư học của phương pháp này trong điều trị ung thư đại 
tràng. Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá kết quả sớm 
phẫu thuật cắt đại tràng nội soi trong điều trị ung thư đại 
tràng tại bệnh viện TW Huế. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 75 bệnh 
nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến đại tràng được 
cắt đại tràng bằng phẫu thuật nội soi từ 1/2007 đến tháng 
5/2010 tại Bệnh viện TW Huế. Nghiên cứu một số đặc điểm 
chung, đặc điểm cận lâm sàng và kết quả sớm cũng như 
theo dõi ngắn hạn của các bệnh nhân được phẫu thuật. 
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Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nhóm 
nghiên cứu là 55,5 tuổi, tỷ lệ nam/nữ là 1,68:1. 66,7% bệnh 
nhân có u ở giai đoạn T3,4. 40% bệnh nhân có u nằm ở đại 
tràng (P) và 60% u nằm ở đại tràng (T). Phẫu thuật nội soi 
thành công trong 84% trường hợp, 16% bệnh nhân chuyển 
mổ mở, không có tai biến trong mổ và tỷ lệ biến chứng sau 
mổ là 10,7%. Thời gian phẫu thuật trung bình là 177phút, 
thời gian nằm viện trung bình là 10,9ngày. Với thời gian 
theo dõi trung bình 25,6 tháng (9-45 tháng), không có bệnh 
nhân nào tử vong và di căn lỗ trocar, 4 bệnh nhân tái phát 
tại chổ chiếm 5,3%. 

Kết luận: Phẫu thuật cắt đại tràng qua nội soi ổ phúc 
mạc trong điều trị ung thư đại tràng là phẫu thuật an toàn ít 
tai biến và biến chứng, thời gian nằm viện ngắn với tỷ lệ 
chuyển mổ mở thấp và kết quả trung hạn về mặt ung thư học 
là khả quan. Cần tiếp tục theo dõi các bệnh nhân sau mổ để 
có thể đánh giá khách quan và chính xác hơn các tiêu chí về 
ung thư học. 

Từ khóa: đại tràng, nội soi. 
summary 
Background: The role of laparoscopic resection in 

the management of colon cancer is still controversial. 
We prospectively evaluated technical profile and 
outcomes in patients undergoing laparoscopic 
resection for colon cancer at a single institution. 
Methods: From January 2007 to May 2010, 75 
patients with colon cancer were treated by laparoscopy 
at Hue Central Hospital. Results: Mean age was 55.5 
years old. Male to female ratio was 1.68:1. T3 and T4 
stage were seen in 66.7%. Mean operating time was 
177 minutes. Conversion to open surgery was required 
in 12 of 75 patients (16 percent). There was no per-
operative complication. There was no postoperative 
mortality. Post-operative complications were seen in 8 
(10.7%): two anastomotic leakages, one early 
intestinal obstruction, two wound infections and three 
urinary retentions. Mean hospital stay was 10.9 (range, 
7-26) days. There were 04 local recurrences (5.3%) 
but no port site metastases at 25.6 (range, 9-45 
months) months of follow-up. Conclusions: 
Laparoscopic colon surgery is feasible and safe but 
also technically demanding (conversion rate of 16 
percent), time-consuming (mean operating time, 177 
minutes) and an early positive oncologic outcome. 
Authors should have a longer follow-up to fully assess 
the long term oncologic outcome in this group of 
patients. At present, the technique should only be 
performed in specialist centers by teams experienced 
in laparoscopic surgery. 

Keywords: Colon cancer; Laparoscopic colon 
resection. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư đại tràng là loại ung thư đường tiêu hóa 

thường gặp và phẫu thuật cắt đại tràng là phương 
pháp điều trị triệt để duy nhất. Ca phẫu thuật cắt 
đoạn đại tràng sigma qua nội soi ổ bụng lần đầu tiên 
được thực hiện thành công bởi Jacobs và cộng sự 
năm 1990 [8]. Tuy nhiên, trong suốt thời gian sau đó, 
một số báo cáo về di căn ở các lỗ trocar ở những 
bệnh nhân ung thư đại tràng cũng như các ung thư 
khác đã làm dấy lên nỗi lo ngại của các phẫu thuật 

viên. Hệ quả của vấn đề này là phẫu thuật nội soi 
trong ung thư đại trực tràng đã không được phát triển 
đúng mức trong những năm tiếp theo [6][7]. 

Tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi điều trị ung thư 
đại tràng đã được bắt đầu ứng dụng cũng từ những 
năm cuối của thập kỹ 90 của thế kỹ trước, Bệnh viện 
TW Huế cũng vậy. Tuy nhiên, một nghiên cứu tiến 
cứu có sự theo dõi chặt chẽ và hệ thống tại cơ sở vẫn 
chưa có. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích đánh 
giá kết quả của việc ứng dụng phẫu thuật nội soi 
trong điều trị ung thư đại tràng tại Bệnh viện TW Huế. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Gồm 75 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại 

tràng và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng 
tại Bệnh viện TW Huế từ tháng 1/2007 đến tháng 
5/2010. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh: 
Có kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến của 

đại tràng 
Được chỉ định phẫu thuật nội soi: có thể hoàn tất bằng 

nội soi hay phải chuyển mổ mở 
Tiêu chuẩn loại trừ: 
Ung thư giai đoạn IV theo phân giai đoạn của TNM 
Không có kết quả giải phẫu bệnh hoặc kết quả không 

phải là ung thư biểu mô tuyến 
Ung thư đại tràng đã có biến chứng tắc ruột hay thủng 
Ung thư đại tràng đã được can thiệp phẫu thuật tạm thời 

ở tuyến trước 
Ung thư tái phát 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, theo dõi dọc. 
Nghiên cứu các đặc điểm: 
Một số đặc điểm chung và đặc điểm cận lâm sàng 
Đặc điểm phẫu thuật 
Tái khám sau 3, 6, 12 tháng và hàng năm sau đó 
Số liệu được xử trí bằng phần mềm thống kê 

SPSS 15.0. Sự khác biệt có ý nghĩa với p<0,05. 
KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm chung 
Tuổi: bệnh nhân có tuổi nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 

84 tuổi, tuổi trung bình là 55,5 tuổi. 
Giới: nam có 47 bệnh nhân, nữ có 28 bệnh nhân, tỷ lệ 

nam/n÷ = 1,68 
2. Đặc điểm cận lâm sàng 
Chất chỉ điểm ung thư 
Bảng 1. Chất chỉ điểm ung thư 
Chất chỉ điểm ung thư Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

CEA 
Tăng 34 45,3 

Bình thường 41 54,7 
45,3% bệnh nhân ung thư đại tràng có tăng nồng 

độ CEA trong máu. 
Kết quả nội soi đại tràng 
30 bệnh nhân u đại tràng phải chiếm 40%, u đại 

tràng trái gặp ở 45 bệnh nhân, chiếm 60%.  
3. Đặc điểm phẫu thuật 
Bảng 2. Giai đoạn u (T) theo TNM 

Giai đoạn 
Vị trí u T1 T2 T3 T4 

Đại tràng (P) 5 11 14 0 
Đại tràng (T) 2 7 28 8 
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Tổng cộng 7 18 42 8 
Tỷ lệ % 9,3 24 56 10,7 

56% bệnh nhân có khối u đại tràng giai đoạn T3 
và 10,7% u giai đoạn T4. 

- Thời gian phẫu thuật 
Thời gian phẫu thuật trung bình là 177 phút, ngắn 

nhất là 110 phút (cắt đại tràng (P)), dài nhất là 315 
phút (cắt đại tràng (T). 

- Chuyển mổ mở: 
Có 12 bệnh nhân chuyển mổ mở, chiếm 16%, 

trong đó, 3 bệnh nhân ung thư đại tràng (P) và 9 bệnh 
nhân ung thư đại tràng (T). 

Bảng 3. Lý do chuyển mổ mở 
Lý do N Tỷ lệ % (N=12) 

U xâm lấn, dính 8 75 
Chướng các quai ruột 2 16,7 

Chảy máu 0 0 
Phẫu thuật mở rộng 2 16,8 

Tổng 12 100 
75% số trường hợp chuyển mổ mở là do u dính 

hay xâm lấn tạng lân cận. 
- Tai biến trong mổ: Không có tai biến trong mổ. 
- Biến chứng sau mổ: 
Có 8 bệnh nhân có biến chứng sau mổ, chiếm 

10,7%, bao gồm 2 trường hợp dò miệng nối phải mổ 
lại khâu và làm hậu môn tạm, 1 bệnh nhân tắc ruột 
sớm điều trị nội khoa đáp ứng, 3 trường hợp bí tiểu 
phải đặt xông tiểu tạm thời và 2 nhiễm trùng vết mổ. 

- Thời gian nằm viện: 
Thời gian nằm viện ngắn nhất là 7 ngày, dài nhất 

là 26 ngày, trung bình là 10,9 ngày. 
4. Tái khám và theo dõi 
Với thời gian theo dõi trung bình 25,6 tháng, ngắn 

nhất là 9 tháng và dài nhất là 45 tháng, chúng tôi 
không phát hiện bệnh nhân nào tử vong, 04 trường 
hợp nào tái phát tại chổ chiếm 5,3% và không có 
bệnh nhân nào di căn lỗ trocar.  

BÀN LUẬN 
Cũng như các loại ung thư ở ống tiêu hóa khác, 

ung thư đại tràng gặp chủ yếu ở những bệnh nhân 
trên 50 tuổi. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 
thấy bệnh nhân ung thư đại tràng có tuổi trung bình là 
55,5 tuổi, trong đó nhóm tuổi thường gặp nhất là 40-
60 tuổi. Nam gặp nhiều hơn nữ với tỷ lệ nam/nữ là 
1,68. Các kết quả này cũng tương tự với một số tác 
giả trong nước, nhưng so với các nghiên cứu của các 
tác giả nước ngoài [1][4][5] thì tuổi trung bình của 
bệnh nhân chúng tôi có nhỏ hơn, có lẽ là do các yếu 
tố kinh tế xã hội và mẫu bệnh nhân lớn hay nhỏ. 

45,3% bệnh nhân có tăng nồng độ chất chỉ điểm 
CEA. Sự tăng nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư đại 
tràng tùy thuộc nhiều yếu tố như mức độ biệt hóa khối 
u, giai đoạn ung thư. So sánh với một số nghiên cứu 
khác, chúng tôi thấy tỷ lệ bệnh nhân tăng CEA của 
chúng tôi cao hơn, có lẽ là do bệnh nhân trong nghiên 
cứu vào viện chủ yếu ở giai đoạn III. Tuy nhiên, vẫn có 
đến 54,7% bệnh nhân có nồng độ CEA không tăng, 
điều này cho thấy vai trò chẩn đoán ung thư đại tràng 
của CEA còn hạn chế và chúng tôi cũng đồng ý với 

các tác giả khác là tốt nhất nên dùng cho việc đánh giá 
kết quả điều trị và theo dõi sau mổ mà thôi [2][3]. 

Nội soi đại tràng là �tiêu chuẩn vàng� trong chẩn 
đoán và tầm soát các bệnh lý ác tính của đại trực 
tràng. Nội soi không những cho phép quan sát các 
đặc điểm đại thể của tổn thương để hướng đến chẩn 
đoán lành tính hay ác tính mà còn cho phép thực hiện 
sinh thiết chẩn đoán giải phẫu bệnh. Qua nội soi đại 
tràng, chúng tôi phát hiện có 40% u ở đại tràng phải, 
60% u ở đại tràng trái. 100% bệnh nhân trong nghiên 
cứu này được làm nội soi đại tràng và đều có sinh 
thiết với 100% bệnh nhân là ung thư biểu mô tuyến.  

Sử dụng cách phân giai đoạn u (T) theo TNM của 
UICC, chúng tôi ghi nhận thấy số bệnh nhân u giai 
đoạn T3 chiếm tỷ lệ cao nhất với 56%. Tỷ lệ này của 
chúng tôi cũng phù hợp với kết quả của một số tác 
giả khác [1][6]. Tỷ lệ u giai đoạn T3 và T4 cao cho 
thấy phần lớn bệnh nhân vào viện muộn, vì vậy, vấn 
đề phẫu tích nhất là phẫu tích bằng phẫu thuật nội soi 
gặp nhiều khó khăn, phần nào giải thích tỷ lệ mổ mở 
cao nếu như u ở giai đoạn càng muộn và xâm lấn tổ 
chức lân cận. 

Có nhiều câu hỏi đặt ra cho phẫu thuật nội soi khi 
so sánh với phẫu thuật mở khi điều trị ung thư đại 
tràng, đó là thời gian phẫu thuật, tỷ lệ tai biến trong 
mổ, tỷ lệ biến chứng sau mổ, tỷ lệ sống thêm, tỷ lệ tái 
phát tại chổ-di căn xa và tỷ lệ di căn lỗ trocar trong 
mổ nội soi. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận thời gian 
phẫu thuật ngắn nhất là 110 phút, dài nhất là 315 
phút, thời gian phẫu thuật trung bình là 177 phút. Thời 
gian mổ trung bình trong các nghiên cứu đa trung tâm 
của châu Âu như COLOR, COST cho thấy thời gian 
mổ tương tự như của chúng tôi, và đều nhận thấy thời 
gian mổ trung bình của các bệnh nhân được mổ nội soi 
dài hơn so với mổ mở [4][5][6]. Chúng tôi có 12 bệnh 
nhân phải được chuyển từ mổ nội soi sang mở bụng 
truyền thống, mà y văn gọi là �tỷ lệ chuyển mổ mở�, 
chiếm tỷ lệ 16%. Chúng tôi cho rằng chuyển mổ mở 
không nên được xem như một thất bại của mổ nội soi 
mà chỉ nên xem là thay đổi phương pháp tiếp cận vì 
trong đa số trường hợp chuyển mổ mở, nguyên nhân là 
do u quá lớn hay dính tạng lân cận mà dụng cụ nội soi 
không thể cầm nắm được. Nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy 75% số bệnh nhân chuyển mổ mở là do u 
dính và 1/2 số còn lại là do cần mở rộng phẫu thuật.  

Chúng tôi không gặp tai biến trong mổ nào và 8 
bệnh nhân có biến chứng sau mổ, chiếm 10,7%. Đây 
là một tỷ lệ tai biến và biến chứng không cao và có 
thể chấp nhận được khi phẫu thuật ung thư đại tràng. 
Các nghiên cứu khác ở các trung tâm lớn trên thế giới 
cũng cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ tai biến 
trong mổ cũng như tỷ lệ biến chứng sau mổ giữa hai 
nhóm bệnh nhân mổ nội soi và mổ mở do ung thư đại 
tràng [1][2][8]. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 
của nghiên cứu là 10,9ngày; kết quả này cũng tương 
đương với các kết quả trong các nghiên cứu khác và 
nếu như so sánh với phẫu thuật hở thì thời gian nằm 
viện của nhóm mổ mở dài hơn có ý nghĩa. Đây là kết 
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luận quan trọng đầu tiên mà các nghiên cứu khác đã 
chỉ ra cũng như trong nghiên cứu này của chúng tôi 

Ngoài các tiêu chí trên, các vấn đề quan trọng cần 
được bàn luận trong phẫu thuật các bệnh lý ác tính là 
tỷ lệ sống thêm bao gồm tỷ lệ sống thêm chung (OS: 
overal survival) và tỷ lệ sống thêm lành bệnh (DFS: 
disease-free survival), tỷ lệ tái phát tại chổ (bao gồm 
di căn lỗ trocar) và tỷ lệ di căn xa. Phần lớn các 
nghiên cứu dạng bằng chứng y học loại IA hay IB đều 
cho thấy phẫu thuật nội soi mang lịa tỷ lệ sống thêm 
tương tự và có phần tốt hơn nếu so với mổ mở 
[3][4][6]. Tuy vậy, nghiên cứu này của chúng tôi là 
một nghiên cứu tiến cứu với mục tiêu chủ yếu là đánh 
giá các yếu tố kỹ thuật của phẫu thuật với thời gian 
theo dõi còn rất ngắn. Cho nên trong phạm vi bài viết 
này, chúng tôi không phân tích các tỷ lệ đó. Với thời 
gian theo dõi trung bình là 25,6 tháng, chúng tôi ghi 
nhận có 4 trường hợp tái phát tại chổ chiếm tỷ lệ 5,3% 
nhưng không bệnh nhân nào có di căn lỗ trocar. 
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các 
bệnh nhân này để có các kết luận về các tỷ lệ trên. 

KẾT LUẬN 
Phẫu thuật cắt đại tràng qua nội soi trong điều trị 

ung thư đại tràng là phẫu thuật an toàn ít tai biến và 
biến chứng, thời gian nằm viện ngắn với tỷ lệ chuyển 
mổ mở thấp. Kết quả bước đầu về mặt ung thư học là 

khả quan. Cần tiếp tục theo dõi các bệnh nhân sau 
mổ để có thể đánh giá khách quan và chính xác hơn 
các tiêu chí lâu dài về ung thư học. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. H.J Bonjer, WC.J.Hop, H Nelson et al (2007): 

Laparoscopically Assisted vs Open Colectomy for Colon 
Cancer A Meta-analysis, Transatlantic Laparoscopically 
Assisted vs Open Colectomy Trials Study Group, Arch 
Surg;142:298-303 

2. M.M.Davies, D.W.Larson (2004): Laparoscopic 
surgery for colorectal cancer: the state of the art, 
Surgical Oncology 13: 111–118 

3. WL Law, YM Lee, HK Choi et al (2007): Impact of 
Laparoscopic Resection for Colorectal Cancer on 
Operative Outcomes and Survival, AnnSurg;245:1–7 

4. E.Lezoche, M.Guerrieri, A.DeSanctis et al (2006): 
Long-term results of laparoscopic versus open colorectal 
resections for cancer in 235patients with a minimum 
follow-up of 5years, Surg Endosc 20:546–553 

5. Y.Liang, G.Li, P.Chen, J.Yu (2007): Laparoscopic 
versus open colorectal resection for cancer: A meta-
analysis Of results of randomized controlled trials on 
recurrence, Eur J Surg Oncol, 
doi:10.1016/j.ejso.2007.11.004 

6. TD Jackson, GG Kaplan, G Arena et al (2007): 
Laparoscopic Versus Open Resection for Colorectal 
Cancer: A Meta-analysis of Oncologic Outcomes, J Am 
Col Surg Vol.204, No.3 

 

đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân của trẻ viêm phổi do vi khuẩn  
tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương trong 5 năm (từ 2006 - 2010) 

 

Đào Minh Tuấn - Bệnh viện Nhi Trung ương 
Đặt vấn đề 
Viêm phổi trẻ em nhập viện hàng năm vẫn chiếm 

tỷ lệ cao nhất trong các bệnh lý hô hấp nói riêng và 
bệnh lý trẻ em nói chung. Viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ 
em trong điều trị tại khoa Hô hấp bệnh viện trong 5 
năm 2006 - 2010 được nhìn nhận dưới góc độ lâm 
sàng và nguyên nhân gây bệnh. 

Mục tiêu nghiên cứu 
1. Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng của trẻ bị 

viêm phổi do vi khuẩn tại khoa Hô hấp trong 5 năm 
(2006 - 2010). 

2. Tìm hiểu nguyên nhân các loài vi khuẩn gây 
viêm phổi trẻ em nói trên. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu.  
- Bao gồm tất cả các bệnh nhi nhập viện khoa Hô 

hấp trong 5 năm từ 2006 đến 2010 được chẩn đoán 
xác định là viêm phổi do nguyên nhân vi khuẩn. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn của đối tượng nghiên cứu: 
+ Lâm sàng: Dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán viêm 

phổi trẻ em của Tổ chức Y tế thế giới. 
+ Cận lâm sàng: Dựa vào hình ảnh X-quang, công 

thức máu có số lượng bạch cầu và tỷ lệ bạch cầu đa 
nhân trung tính tăng cao. Quan trọng nhất là có bằng 
chứng phân lập được vi khuẩn trong các bệnh phẩm 
như dịch tỵ hầu, dịch nội khí quản, dịch rửa phế quản 
và máu. 

2. Phương pháp nghiên cứu.  

Nghiên cứu hồi cứu, mô tả 
Các thông số nghiên cứu: 
- Đặc điểm lâm sàng: 
+ Bao gồm các biểu hiện cơ năng, thực thể, toàn 

thân của đối tượng nghiên cứu. 
+ Các yếu tố dịch tễ lâm sàng. 
- Nguyên nhân vi khuẩn: 
+ Tỷ lệ các loài vi khuẩn gây bệnh 
+ Mức độ đề kháng kháng sinh của vi khuẩn 
Kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm lâm sàng của viêm phổi do vi 

khuẩn ở trẻ em.  
1.1. Các yếu tố dịch tễ lâm sàng của đối tượng 

nghiên cứu 
* Tuổi và giới của đối tượng nghiên cứu 

Lứa tuổi < 6 
tháng 

6 tháng  
-<1 tuổi 

1 tuổi  
-<5 tuổi 

5 
tuổi 

Tổng 
số 

Giới Nam 50 81 40 12 183 
Nữ 41 63 25 10 139 

Tổng số 91 144 65 22 322 
Trong số 322 trường hợp viêm phổi do vi khuẩn 

nhập viện trong 5 năm tại khoa Hô hấp, tỷ lệ giữa 
bệnh nhi nam và nữ không có sự chênh lệch rõ rệt 
(Nam/N÷ = 183/139 = 1,3). 

Lứa tuổi hay gặp nhất của đối tượng nghiên cứu là 
từ 6 tháng đến < 1 tuổi, chiếm tỷ lệ 44,7%, sau đó 


